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NGHỊ QUYẾT

của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty cổ phần than Mông dương- Vinacomin


Đại hội đồng cổ đông
Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29  tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/12/2007 và sửa đổi theo Quyết định số 75-2011/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2011;
Căn cứ Biên bản ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.    
QUYẾT NGHỊ
Điều 1.  Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012
	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Thực hiện
	Kế  hoạch
	So sánh(%)

	1
	Than sản xuất
	tÊn
	1.620.375
	1.500.000
	108,0

	2
	Mét lò đào tổng số
	m
	20.431
	21.139
	96,7

	3
	Bốc xúc đất đá
	m3
	4.334.717
	3.342.000
	129,7

	4
	Than tiêu thụ tổng số
	tÊn
	1.547.778
	1.465.000
	105,7

	1
	Doanh thu tổng số
	tr.®ång
	1.614.295
	1.575.109
	102,5

	
	Trong đó: DT bán than 
	tr.®ång
	1.436.906
	1.478.162
	97,2

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	tr.®ång
	35.958
	63.336
	56,7

	3
	Cổ tức
	%
	12
	20
	


2. Các chỉ tiêu tài chính và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước:

	TT
	Chỉ  tiêu
	
	Năm 2012
	Năm 2011

	A
	Các chỉ tiêu tài chính
	
	
	

	1
	Vốn chủ sở hữu
	tr.®ång
	211.695
	200.079

	2
	Tài sản dài hạn
	tr.®ång
	777.684
	545.203

	3
	Hệ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu
	%
	17,46
	58,8

	4
	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu
	Lần
	3,38
	2,8

	B
	Thuế và các loại phí
	tr.®ång
	202.936
	249.380

	1
	Thuế các loại
	tr.®ång
	186.358
	239.859

	2
	Phí bảo vệ môi trường
	tr.®ång
	16.578
	9.520


3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 

Tổng giá trị đầu tư xây dựng thực hiện trong năm là: 379.727 tr. đồng/KH: 366.655 tr.đồng đạt 103,6%.

Trong đó:    + Xây lắp:    174.003 triệu đồng/ 112.920 tr.đg;  đạt 154,1 %.


+ Thiết bị:
 193.557 triệu đồng/ 226.509 tr.đg;  đạt  85,4%.


+ Chi phí quản lý, tư vấn và khác: 12.186 tr.đg/ 27.115 tr.đg;  đạt 50,2%.

Điều 2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ  yếu sau: 
	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	KH 2013
	Ghi chú

	1
	Than sản xuất
	tÊn
	1.550.000
	

	
	- Than Hầm lò
	tÊn
	1.350.000
	

	
	- Than Lộ thiên
	tÊn
	200.000
	

	2
	Mét lò đào tổng số
	m
	19.700
	

	
	Trong đó:- Đào lò XDCB
	m
	900
	

	
	- Đào lò chuẩn bị sản xuất
	m
	18.800
	

	
	- Hệ số đào lò CBSX
	m/1000T
	14,01
	

	3
	Bốc xúc đất đá
	m3
	2.000.000
	

	
	Hệ số bóc đất đá
	m3/tÊn
	10,0
	

	4
	Than tiêu thụ tổng số
	tÊn
	1.515.000
	

	5
	Doanh thu bán than 
	tr.®ång
	1.451.347
	

	
	Trong đó: Doanh thu than
	tr.®ång
	1.397.647
	

	6
	Lợi nhuận trước thuế
	tr.®ång
	36.957
	

	7
	Thu nhập bình quân 
	1000đg/ng/thg   
	9.359
	

	8
	Cổ tức (dự kiến)
	%
	12
	


Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu đầu tư duy trì sản xuất và phát triển bền vững mỏ với mục tiêu đầu tư: Duy trì sản xuất và đưa hệ thống thẻ từ vào quản lý lao động và một số công việc quản lý khác ngay trong quí II. Chuẩn bị dự án khai thác đến hết đáy tầng than (dự án Giai đoạn III). Dự án Khu nhà ở công nhân- lấy mục tiêu khởi công toà C2 vào quí III năm 2013.

Tổng giá trị đầu tư: 
162.356 triệu đồng;  Trong đó:

- Xây lắp: 

  64.310 triệu đồng; 

- Thiết bị: 

  82.546  triệu đồng; Trong đó:

+ Thiết bị Đầu tư khai thác giai đoạn 2: 55.213 triệu đồng.

+ Thiết bị DTSX năm 2013 và các năm sau: 27.513 Tr.đồng. 

- Chi phí quản lý, tư vấn, GPMB và phi phí khác:  15.500 triệu đồng
Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam (nay là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội) kiểm toán. 
Điều 5.  Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 là 12% vốn điều lệ. Thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông  trong quý 2 năm 2013. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT tổ chức hoàn tất thủ tục và chi trả theo luật chứng khoán và chế độ kế toán tài chính hiện hành.

	STT
	Nội dung
	Số tiền (tr.đg)
	Ghi chú

	I
	Tổng lợi nhuận trước thuế:    
	35.958
	

	II
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:
	9.763
	

	III
	Lợi nhuận sau thuế:                  
	26.195
	

	1
	Chia cổ tức năm 2012 là: 12 % vốn điều lệ:  
	18.101
	

	2
	Quỹ dự trữ  bổ sung vốn điều lệ  5%:
	1.310
	

	3
	Quỹ dự phòng tài chính 10%:
	2.620
	

	4
	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ năm 2012:
	4.165
	

	
	Trong đó: 
	
	

	-
	Quỹ đầu tư phát triển (50 %):  
	1.457
	

	-
	Quỹ thưởng ban QL, Điều hành Công ty:                  
	200
	

	-
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi:
	2.507
	


Điều 6.  Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm năm 2012 và mức thù lao cho từng chức danh Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm năm 2013 cụ thể như sau: 

	STT
	Chức danh
	Mức phụ cấp hàng tháng (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chủ tịch HĐQT
	= 7,30  x  Lmin  x 30%
	

	2
	Uỷ viên HĐQT
	= 6,31  x  Lmin  x 30%
	

	3
	Trưởng BKS
	= 6,31  x  Lmin  x 30%
	

	4
	Uỷ viên BKS
	= 5,98  x  Lmin  x 30%
	



* Ghi chú: Lmin là mức lương tối thiểu chung Nhà nước quy định từng thời điểm trong năm.
Điều 7. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của nhiệm kỳ 2008-2012 và đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2012,. 

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo năm tài chính 2013 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.
Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin theo hướng của Thông tư 121 của Bộ Tài chính.

Điều 10. Thông qua việc Chủ tịch hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2013- 2017. Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2017 gồm các ông bà sau:

7.1. Hội đồng quản trị: 05 thành viên gồm. 

(1) Ông Doãn Văn Quang: Chủ tịch Hội đồng quản trị- Giám  đốc hành Công ty nhiệm kỳ 2008- 2012.
(2) Ông Vũ Tiến Quang: ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008- 2012 Phó Giám  đốc Công ty.
(3) Ông Bùi Văn Kiểm: ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008- 2012 Phó Giám  đốc Công ty.
(4) Ông VaDym D’omin: ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008- 2012.

(5) Bà Phạm Thị Hải: : ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008- 2012  Kế toán trưởng Công ty.
7.2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên gồm. 

(1) Ông Mai Tất Lã: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008- 2012 Phó Ban Kiểm toán Tập đoàn Vinacomin.

(2) Ông Nguyễn Thế Hanh: Trưởng phòng Kiểm toán Công ty.
(3) Ông Ngô Quốc Tuấn: uỷ viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008- 2012, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II năm 2013- 2017 cụ thể như sau:

12.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Doãn văn Quang nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị- Giám  đốc hành Công ty nhiệm kỳ 2008- 2012.
 12.2. Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Mai Tất Lã nguyên Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008- 2012 Phó Ban Kiểm toán Tập đoàn Vinacomin.

Điều 13. Điều khoản thi hành.
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2013 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2013. 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than  Mông Dương - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.
	Thư ký
	TM. Đại hội đồng cổ đông
chủ toạ

	                   (Đã ký)                                                               
Trịnh Thị Hằng
	                                  (Đã ký)
Chủ tịch HĐQT
Doãn Văn Quang


Nơi nhận:
· Vinacomin (b/c);
· UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
· HĐQT, BKS, Bộ máy điều hành;
· Các cổ đông của Công ty;
· Các đơnvị, phòng ban (P.CNTT đăng trên Webist);
· Lưu HĐQT.  
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